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A. Tổng quát:
Công trình được xây dựng trên vị trí lô đất  D7 khu công nghiệp  Hà Nội  Đài Tư.
Công trình  được thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư với mục đích xây dựng một nhà xưởng sản xuất kem với quy mô trung bình trên diên tích 1500 m2 thuộc lô D7. Công trình dự kiến gồm 01 nhà xưởng sản xuất kem kết hợp với nhà điều hành,01 trạm biến áp, 01 nhà vệ sinh chung, 02 cổng lớn. cung cấp nước cứu hoả, hệ thống đường nội bộ, hệ thống thoát nước mặt, hàng rào bảo vệ.

Hạng mục chính trong công trình là nhà xưởng sản xuất kem được xây dựng nhằm mục đích bao che cho công nhân và thiết bị trong quá trình hoạt động sản xuất, máy móc sản xuất, nguyên liệu và sản phẩm .
Các căn cứ lập thiết kế:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ( 3 tập – NXB Xây dựng – Hà Nội 1997)

- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam(11 Tập-  NXB Xây dựng. Hà Nội 1997)

- TCXD 45-78 nền nhà và công trình tiêu chuẩn thiết kế (NXB Xây dựng Hà Nội 1997) 

- TCXD 170-1989 – Kết cấu thép- Gia công lắp ráp nghiệp thu.
- Tài liệu khảo sát địa chất của chủ đầu tư cung cấp

- Yêu cầu nhiệm vụ thiết kế của chủ đầu tư

Yêu cầu quy hoạch kiến trúc, công nghệ:

Xây dựng công trình công nghiệp, độ dốc san nênd 0,3% về phía sau cụm công nghiệp, mật độ xây dựng <=70%, chiều cao tối đa 14 m, chiều cao tối thiểu 4,1m, màu sắc trang nhã, vật liệu hiện đại, dễ thi công.
Dây truyền công nghệ là các máy móc công nghiệp nhẹ hiện đại, an toàn không gây độc hại, tiếng ồn, cháy nổ……...
Địa chất công trình tương đối ổn định gồm các lớp địa chất sau:

· Lớp cát lấp, đất lấp kết cấu chặt, trạng tháI bở rời dày 2m
· Lớp sét pha nặng, trạng tháI dẻo mềm dày  1-:- 2m

· Lớp đất sét trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng dày 1 -:- 2m

· Lớp đất sét pha trạng thái dẻo cháy dày  2-:- 4m

· Lớp đất sét trạng tháI dẻo cứng lẫn dăm sạn.
Công trình nằm trong khu vực có điều kiện tự nhiên, địa chất thuỷ văn, khí tượng rất thuận lợi. Khu vực này nằm trong vùng có tải trọng gió II- B và địa chất ổn định.
B. Thuyết minh thiết kế:
Các thông số cơ bản của công trình:

1. Mật độ xây dựng 


                  
 56,3%

2. Hệ số sử dụng đất


                   
1,69
3. Chiều cao công trình: 



12,5 m
4. Tầng cao trung bình:



3 tầng

5. Hệ thống thoát nước ngoài được đánh dốc 0,2% -:- 0,3% về hệ thống thoát nước chung của KCN.

Diện tích chiếm đất , hệ số xây dung. Vị trí các hạng mục công trình, diện tích xây dựng,kho bãi, tầng cao, đường xá. kênh mương, cống rãnh, điện nước, hơi nhiệt, cây xanh, khoảng cách ly khu vệ sinh…
Phương án  dây chuyền công nghệ, vận hành khai  thác, sử dụng sản xuất:
Dây chuyền máy móc được bố trí thành sơ đồ ngang, từng dây chuyền hoạt động theo phương nhà, sản phẩm sản xuất được vận chuyển bằng xe nâng hàng theo phương dọc nhà và tập kết vào trong kho nhà xưởng.
Dây chuyền sản xuất, thiết bị máy móc là máy sản xuất hàng công nghiệp nhẹ có tính năng không gây ồn, không sinh nhiệt và không gây độc hại.

Phương án kiến trúc:
Mang phong cách kiến trúc công trình công nghiệp bốn tầng hai mái dốc, mái lợp tôn màu xanh sẫm. Tường nhà được sơn màu trắng ngà và màu ghi đậm. Xung quanh nhà là đường nội bộ rộng 3,5m là hành lang chữa cháy, vừa là lối đi lại của công nhân được đặt các chậu cây  xanh để trang trí ngoài nhà.

Kết cấu bao che của nhà bằng tường gạch. Tường xây gạch đặc 220, vữa XM M50. 
Nhà dùng hệ thống thông gió nhân tạo, hệ thống của lớn  để lấy ánh sáng cho nhà.

Tôn mái dùng tôn múi màu xanh sẫm dày 0,42mm, hệ thống thoát nước và chống sét mái

Phương án xây dựng:
· Nền công trình được tôn cát và đầm chặt với với hệ số k= 95m, đây là nền rất tốt và thích hợp  với kết cấu móng nông, nền móng được gia cố và đầm chặt  đến cốt đáy móng thiết kế.
· Kết cấu móng nhà dùng móng băng BTCT bản lớn,gia cố nền đệm cát.

· Nền nhà dùng bêtông M150 #. dày 15cm được chia khe co giãn theo trụ cột

· Với các hạng mục xây dựng khác dự kiến dùng kết cấu khung BTCT móng băng, BTCT gia cố bằng đệm cát
 Các công trình phụ trợ:
Trạm biến áp treo, cổng tường rào phía trước bằng sắt, tường rào xung quanh xây gạch bổ trụ.
Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành:
Thiết kế  này được dùng cho nhà máy sản xuất hàng công nghiệp nhẹ. Thiết kế nhà xưởng mang tính bao che, che mưa nắng. Không gian trong nhà thông thoáng đảm bảo vận hành, chiều rộng nhà lớn, cửa sổ đủ đảm bảo cho việc lấy sáng. Hai bên nhà là hai đường lớn tạo được sự thông thoáng về phòng chống cháy nổ vận hành.
Tiến độ, điều kiện thi công, vật liệu xây dựng chủ yếu:

Địa điểm xây dựng rất thuận tiện cho việc thi công vì hệ thống đường giao thông nội bộ KCN đã hoàn thiện, mặt bằng thi công rộng rãi, dễ tập kết nguyên vật liệu, điện nước phục vụ thi công được lấy từ trạm cấp của KCN đã được xây dựng. Thời gian thi công dự kiến là tháng 6 cho tất cả các hạng mục

Các vật liệu xây dựng chủ yếu:

Thép tròn  xây dựng  loại CT -3, đá bê tông 1 x 2, gạch chỉ, xi măng PCB 30, PCB 40, cát vàng, cát đen hạt trung……..
C. Thuyết minh kết cấu:

I. Mô tả công trình:

Công trình thuộc dạng công trình công nghiệp kết hợp nhà điều hành, không có tầng hầm, 3 tầng phía trước bao gồm các phòng điều hành và các kho, 3 tầng phía sau là khối sản xuất. Kết cấu khung BTCT đổ toàn khối, hệ móng nông (móng băng), hệ mái xây tường thu hồi, trên lợp mái tôn.
II.CƠ sở tính toán kết cấu:


Các tiêu chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:
· TCV 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 5574: 1991 Kết cấu BTCT. Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCXD 40: 1987 Kết cấu xây dựng và nguyên tắc cơ bản về tính toán.

· TCXD 205: 1998 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thiết kế.

· Quy chuẩn xây dung Việt Nam, số 682 – BXD – SXD ngày 14/2/1997.

· Hồ sơ thiết kế kiến trúc.

· Báo cáo địa chất công trình các công trình lân cận.

Các phần mềm tính toán:
-
SAP 2000 Nonlinear
-
Các phần mềm chuyên ngành có liên quan.
 Tải trọng và tổ hợp tải trọng.
1. Tĩnh tải

 Tĩnh tải bao gồm trọng lượng các vật liệu cấu tạo nên công trình. 

	STT
	Vật liệu
	Tải trọng tiêu chuẩn (kG/m3)
	Hệ số vượt tải

	1
	Bê tông cốt thép
	2500
	1.1

	2
	Khối xây gạch đặc
	1800
	1.1

	3
	Khối xây gạch rỗng
	1500
	1.1

	4
	Vữa xi măng
	1800
	1.3

	5
	Nước
	1000
	1.0


1.1.5.2. Hoạt tải

	STT
	Khu vực
	Hoạt tải tiêu chuẩn (kG/m2)
	Hệ số

	
	
	Toàn phần
	Phần dài hạn
	vượt tải

	1
	Khu vực sảnh, hành lang
	300
	140
	1.2

	2
	Phòng ở, phòng vệ sinh 
	200
	70
	1.3

	3
	Phòng kỹ thuật
	750
	750
	1.2

	4
	Khu vực mái bằng có sử dụng
	150
	100
	1.3

	5
	Khu vực mái không sử dụng
	75
	-
	1.3

	6
	Khu vực kho
	800/1m
	800/1m
	1.3

	7
	Khu vực sản xuất
	1000/1m
	1000/1m
	1.3


- Tải trọng gió.


Công trình xây dựng tại khu vực Hà nội. Tải trọng gió tính theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737 - 95 có W0 = 95 kG/m2 (Vùng II-B).
III. Vật liệu sử dụng trong tính toán kết cấu

· Công trình xây dựng sử dụng các loại vật liệu như xi măng, gạch, và các loại thép sẵn đang có trên thị trường và tại địa phương để giảm giá thành và tăng hiệu quả của việc đầu tư:

· + Dùng bê tông nặng có khối lượng riêng ∂ = 2500Kg/m3

· + Mác bêtông: 200#.

· + Cốt thép có đường kính từ 6mm đến 25 mm gồm có ba loại như sau:

· Bê tông sàn, cột, dầm, móng Mác 200#, với Rn = 90 Kg/cm2.

· Thép nhóm AI với Ra = 2300Kg/cm2

· Thép nhóm AII với Ra = 2800Kg/cm2

· Thép nhóm AIII với Ra = 3600Kg/cm2.

IV. Giải pháp kết cấu:

1. Phần móng:

· Nền công trình được tôn cát và đầm chặt với với hệ số k= 95m, đây là nền rất tốt và thích hợp  với kết cấu móng nông, nền móng được gia cố và đầm chặt  đến cốt đáy móng thiết kế.

· Kết cấu móng nhà dùng móng băng  BTCT bản lớn, gia cố nền đệm cát.

· Nền nhà dùng bêtông M150 #. dày 15cm được chia khe co giãn theo trụ cột

2. Phần thân:

a. Giải pháp kết cấu
Căn cứ vào tính chất sử dụng, qui mô và tải trọng công trình. Chúng tôi sử dụng phương án kết cấu phần thân như sau:

Giải pháp kết cấu phần thân là dầm sàn đổ toàn khối. Hệ kết cấu khung được sử dụng xuyên suốt cả chiều cao công trình. Bê tông cấp độ bền 20(mác 250) được sử dụng cho phần thân công trình

Các kích thước cấu kiện cơ bản dự kiến như sau: 

- Bề dày sàn là 150mm
- Hệ cột BTCT tiết diện 300x450

- Tiết diện dầm 220x500, 300x500, 300x700…
 b. Tính toán

Kết cấu công trình được tiến hành phân tích tổng thể (3D) bằng phần mềm phân tích kết cấu ETABS ver 8.5 và Safe 8.0. Đây là phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn và chuyên dụng cho việc tính toán kết cấu nhà. 

Các điều kiện chuyển vị, các điều kiện ổn định tổng thể và ổn định cục bộ của các cấu kiện được tính toán, kiểm tra phù hợp với Tiêu chuẩn & Qui phạm xây dựng hiện hành.

V. Một số yêu cầu về chất lượng thi công.

1. Quy định chung.

Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong đề án đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. 

2. Xim¨ng.

Ximăng phải là loại Porland TCVN 2682 : 1992 sản xuất tại các nhà máy ximăng  lò quay của Việt Nam. Không được sử dụng Xi măng lò đứng. Chất lượng ximăng được thể hiện bằng mác ximăng  và được quy định theo tiêu chuẩn TCVN 4032 : 1985 : bao ximăng phải đủ cân nặng 50kg, vỏ ngoài ghi rõ nhãn hiệu (tên, mác, khối lượng và số hiệu lô) và đóng gói cẩn thận 4 lớp khi giao tại công trình.

Ximăng rời không đóng trong bao không được chấp nhận, trừ khi ximăng được chở bằng xe chuyên dùng.

3. Đá dăm, sỏi hoặc sỏi dăm.

Đá dùng cho bê tông phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1771 : 1986.

Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 3/4 khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép và 1/3 kích thước nhỏ nhất của kết cấu. Cụ thể đối với công trình này, yêu cầu sử dụng đá 1-2.

Đối với công trình thi công bằng cốp pha trượt kích thước hạt lớn nhất không quá 1/10 kích thước cạnh nhỏ nhất của kết cấu.

Khi vận chuyển bê tông bằng máy bơm bê tông, kích thước hạt lớn nhất không dược lớn hơn 0,4 đường kính trong vòi bơm đối với sỏi và 0,33 đối với đá dăm. Lượng hạt dẹt, thoi < 50% khối lượng.

Khi đổ bê tông bằng ống vòi voi, kích thước hạt lớn nhất không dược lớn hơn 1/3 chỗ nhỏ của đường ống.

Trước khi tiến hành trộn bê tông, đá hoặc sỏi cần phải rửa sạch.

4. Cát.

Cát dùng cho bê tông phải đảm bảo chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1770 : 1986, phải sạch không được dính bùn đất, cỏ, các chất hữu cơ khác...và theo đúng quy định sau:

Không lẫn sét, á sét, các tạp chất khác ở dạng cục.

Lượng hạt trên 5mm, không lớn hơn 10% khối lượng cát.

Hàm lượng muối gốc sunfát, sunfít (tính theo SO3) không quá 1% khối lượng cát.

5. Nước.

Nước để trộn bê tông phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4506 : 1987.

Nước để trộn bê tông phải sạch, không có lẫn các chất như: dầu, axít, muối, hữu cơ và các thành phần khác có nguy cơ ăn mòn thép và phá hoại bê tông.

6. Cốt thép.

a. Chất lượng cốt thép.

Thép sử dụng tuân theo chỉ định của Thiết kế như đã nói ở trên.

Có thể sử dụng thép của Liên doanh sản xuất trong nước có cường độ tương đương để thay thế.

Các đơn vị đấu thầu có trách nhiệm cung cấp cho Chủ công trình giấy chứng nhận bảo đảm của người cung cấp hàng và bản xác nhận các nguyên vật liệu đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được công nhận của Bộ Xây Dựng đối với các lô hàng thép sẽ được giao.

b. Kỹ thuật đặt cốt thép.

- Cốt thép phải được đặt trong khuôn theo bản vẽ của thiết kế và sự chỉ đạo của kỹ sư chịu trách nhiệm giám sát. 

- Khi thi công phải cố định vị trí của cốt thép tránh tình trạng bị dịch chuyển trong khi đổ và đầm bê tông.

7. Bảo quản nguyên vật liệu.

Xi măng và sắt thép cần được cất giữ ở nơi khô ráo, tránh mưa, sàn nhà nơi cất giữ phải cao ít nhất là 20cm so với mặt đất và thông thoáng.

- Ximăng trên 3 tháng tuổi sẽ không được chấp nhận

- Ximăng cần được sử dụng theo trình tự giao nhận hàng và được cất giữ theo quy định trên.
8. Bê tông.

a. Chủng loại bê tông.

Bê tông chỉ được đưa vào công trình khi đã có chứng chỉ cấp phối của bê tông các chứng chỉ thí nghiệm vật liệu được trình kỹ sư Tư vấn giám sát. Các thiết kế cấp phối theo TCVN 4453- 1987 và TCVN 4453-1995.

b. Việc định liều lượng.

Việc định liều lượng bê tông sẽ do đơn vị thi công xác định dựa trên phương pháp thích hợp nhằm đạt được độ bền khi nén ở mức 28 ngày. 

Đơn vị thi công cần phải tiến hành thử nghiệm lấy mẫu trên máy ép nén thí nghiệm và  cung cấp cho kỹ sư chịu trách nhiệm giám sát công trình tất cả những thông tin cần thiết cho việc tính toán thành phần bê tông trước khi bước vào tiến hành thử nghiệm.

Bê tông cần phải có các chất lượng sau:

- Tính dễ sử dụng nhất

- Độ chắc và độ chặt

- Độ dày đặc lớn

- Tính không thấm nước

- Độ bền

Đầm chặt bê tông phải thực hiện bằng đầm bàn rung, máy đầm dùi.

c. Chất phụ gia.

Việc sử dụng chất phụ gia nhằm làm cải thiện tính dễ sử dụng hay độ bền của bê tông chỉ có thể thực hiện khi được sự cho phép của kỹ sư trưởng chịu trách nhiệm tư vấn giám sát công trình.

Trên thực tế đơn vị thi công cần phải cung cấp những chi tiết về chất phụ gia mà đơn vị muốn sử dụng (đặc tính hoá học, cách thức sử dụng...) 

Khuyến khích sử dụng các loại phụ gia giảm nước để tăng độ dẻo, cường độ và chất lượng bê tông

d. Thử nghiệm và kiểm tra chất lượng.

Các mẫu bê tông có kích thước chính xác theo quy định trong TCVN 3105 : 1993 (ISO 1920) dùng để thử nghiệm nén phải được giao cho phòng thí nghiệm thử nghiệm nguyên vật liệu trực thuộc Bộ Xây Dựng. Các kết quả thử nghiệm phải được ghi nhận và gửi cho kỹ sư TVGS. 

Nếu độ bền của bê tông trong 28 ngày thấp hơn so với giá trị đã quy định thì kỹ sư giám công trình phải có trách nhiệm ngừng ngay việc đổ bê tông lại. Đơn vị thi công cần phải tìm ngay những nguyên nhân gây ra và trao đổi với kỹ sư TVGS những biện pháp thay thế. Nếu kết quả cho thấy bê tông không đáp ứng được chất lượng thì kỹ sư  TVGS phải có trách nhiệm dừng công việc và đơn vị thi công phải có trách nhiệm phá huỷ những phần bê tông không đảm bảo, cho làm lại công việc đó và phải chịu hoàn toàn phí tổn để sửa chữa kể cả kinh phí  thiết kế điều chỉnh.

e. Công việc nhào trộn bê tông.

Lượng ximăng cho vào máy trộn là tính với mỗi mẻ vữa và phải được định lượng qua các thùng đựng. Vì ximăng được giao dưới dạng túi 50kg nên mỗi mẻ phải được tính theo tỉ lệ thích hợp. Lượng nước cũng phải được tính theo và định lượng qua các thùng chứa.

Tốc độ quay của máy trộn phải đồng đều theo quy định của nhà sản xuất và thời gian trộn phải tuân thủ theo quy định sau:

Máy trộn bê tông phải luôn luôn được rửa sạch và phải giữ sạch sau mỗi lần sử dụng.

g. Vận chuyển bê tông.

Bê tông sẽ được chuyển đi nhanh nhất nếu có thể và sau đó được đổ vào cốp pha, điều này không làm tan rã hay mất đi các thành phần.

Công suất sản xuất bê tông phải tỉ lệ với phương tiện vận chuyển hiện có và lưu lượng vận chuyển phải được đảm bảo như mong muốn để đảm bảo việc lắp đặt bê tông nếu không sẽ không có lợi và gây rò gỉ ở bình chứa bê tông.

h. Đổ và đầm bê tông.

Tất cả công tác đổ và đầm bê tông phải thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của kỹ sư. Ngay sau khi đổ phải chú ý tránh làm xê dịch cốt thép, các móc neo cứng, cốp pha. Không được làm tổn hại đến bề mặt ván khuôn.

Chiều dày của mỗi lớp bê tông đổ phải có sự thoả thuận và xác nhận về ảnh hưởng của chiều cao lớp bê tông trong các tiết diện của khối làm ảnh hưởng đến sự tăng nhiệt trong bê tông, bê tông không được xê dịch qua bề mặt của ván khuôn có cấu tạo bề mặt hở vì sự rung động bên trong sẽ gây rỗ tổ ong và liên kết giữa bê tông và cốt thép không tốt.

Bê tông phải đảm bảo hoàn toàn chắc đặc bằng cách đầm hoặc bằng biện pháp khác, bê tông phải bám quanh cốt thép và các chi tiết cố định ở sâu tận các góc của ván khuôn để tạo một khối bề mặt hoàn thiện tốt. Khi sử dụng máy đầm, cần rung liên tục trong khi đổ từng mẻ bê tông cho đến khi không khí được tống ra ngoài mà không gây phân tầng. Cần tránh đầm quá mức để hạn chế mức thấp nhất gây làm yếu bề mặt.

Việc thiết kế ván khuôn và cách bố trí máy đầm phải làm sao đảm bảo được độ chắc đặc tránh làm hỏng bề mặt.

Khi đổ bê tông công trình theo từng giai đoạn liên tiếp phải lập bản vẽ thi công hoặc các chỉ dẫn để xác định mạch ngừng đổ bê tông, các chi tiết liên kết và tiến độ thi công các khối đổ nhằm tránh sự chờ đợi và tránh sự cố có thể xảy ra làm giảm chất lượng bê tông, các bề mặt tiếp giáp của bê tông phải làm sạch, gồ ghề có độ ẩm thích hợp, phải có xử lý để dính kết tốt bê tông với nhau.

i. Bảo quản bê tông.

Bê tông mới đổ cần phải được bảo quản tốt như: Tránh mưa, gió khô, mặt trời, các yếu tố này có nguy cơ làm hỏng bê tông.

Việc vận chuyển và cất giữ cần được bảo vệ cẩn thận, 2 yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến độ chắc chắn và độ bền của bê tông.

Trong thời gian bảo quản, bề mặt trên cần được bảo quản chống bay hơi nhanh bằng cách phủ bao tải ẩm, cát ẩm hoặc tưới nước ... theo đúng quy phạm hiện hành của Nhà nước áp dụng cho bê tông nặng thông thường. 

Việc bảo quản bê tông kéo dài ít nhất 1 tuần.

k. Bê tông tươi.

Nếu hiện tại có nhà máy bê tông nằm gần đó hay ở ngoại vi ngoài công trường, đơn vị thi công có thể cấp cho kỹ sư trưởng những tài liệu về chất lượng bê tông này và nếu chất lượng là tốt, đảm bảo và được kỹ sư trưởng chấp thuận thì đưa vào sử dụng.

Từng đợt giao nhận bê tông đều phải ép thử lấy mẫu và kèm theo giấy chứng nhận của người cấp hàng.

9. Cốp pha và giàn giáo.

a. Đặc tính chung.
Gỗ được sử dụng làm cốp pha cần phải thẳng và có độ dày ít nhất là 25mm (đối với tấm gỗ ván) và 9mm (đối với tấm gỗ dán).

Cốp pha phải thật chắc và thiết kế sao cho chịu đựng được trọng lượng của bê tông và độ rung khi đầm bê tông. Khe hở tại các vị trí nối cốp pha phải bịt kín để tránh nước ximăng chảy ra ngoài.

b. Đặt lỗ và thép chờ.

Trước khi tiến hành việc đổ bê tông, đơn vị thi công phải chú ý kiểm tra toàn bộ phác thảo của cốt thép và kế hoạch lắp đặt trang thiết bị, chỉ ra được vị trí các lỗ chờ. Nếu có lỗ chờ không được đặt sẵn, việc đục bê tông tại vị trí đó phải được sự đồng ý của kỹ sư giám sát.

c. Việc chống cốp pha.

Cốp pha phải được chống và neo giằng vững chắc để tránh lay chuyển và siêu vẹo. Cấu trúc chống phải được duy trì và giữ vững cho đến khi bê tông đủ cường độ.

Cốp pha và cột chống phải được lắp ráp sao cho không ảnh hưởng đến việc tháo dỡ.

d. Vữa xim¨ng.

Vữa xây và trát bằng ximăng trộn với cát tự nhiên theo tỉ lệ đã được kỹ sư chấp nhận.


Trong quá trình vận chuyển vữa tới nơi sử dụng nếu thấy hiện tượng phân tầng thì cần phải trộn laị rồi mới dùng. Không sử dụng hỗn hợp vữa đã đông cứng để trộn lại và thi công.

e. Tường gạch.

· Gạch dùng trong khối xây phải đặc chắc, thớ gạch đồng đều không phân lớp, đạt cường độ yêu cầu, sai số kích thước trong phạm vi cho phép. Gạch non, cong vênh, mặt lồi lõm không được dùng trong khối xây chịu lực.

· Khối xây phải đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật thi công : ngang bằng, đứng thẳng, mặt phẳng, góc vuông, mạch không trùng, thành một khối đặc chắc. Gạch trước khi xây phải nhúng nước kỹ, yêu cầu này phải thực hiện chặt trong mùa hè, mùa gió tây hanh khô. Những gạch dính bụi, bùn, rêu mốc phải cạo rửa sạch trước khi xây.

· Cường độ vữa xây phải đạt yêu cầu thiết kế, có độ dẻo theo độ cắm sâu của côn tiêu chuẩn là 90 - 130mm.

· Trong khối xây gạch, chiều dày trung bình của mạch vữa ngang là 12mm. Chiều dày của từng mạch vữa ngang không được nhỏ hơn 8 mm và không được lớn hơn 15mm. Chiều dầy của mạch vữa đứng ỏ hai hàng gạch xây phải so le nhau ít nhất 5mm.

g. Các qui định về chống thấm

Tại các vị trí tường, đáy hố thang máy, sàn vệ sinh, sàn mái (nơi tiếp xúc với nước) phải xử lý chống thấm. Vật liệu và qui trình chống thấm tuân thủ các qui định của TCVN.

VI. Các bảng biểu tính toán.
D. Thuyết minh phần điện:
I. Các tiêu chuẩn, giải pháp, tính toán thiết kế phần cấp điện:

1. Các tiêu chuẩn và quy phạm trong thiết kế:

Các tiêu chuẩn áp dụng đối với hệ thống điện:



Căn cứ theo “Quy chuẩn xây dựng Việt nam” về trang bị điện được thiết kế, lắp đặt trong công trình, phần thiết kế kỹ thuật được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn và quy phạm sau:

- 11 TCN 18-84  “Quy phạm trang bị điện” 
- 20 TCN  25-91 “Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế”.
- 20 TCN  27-91  “Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế”.
- TCVN  4756-89 “Quy phạm nối đất và nối trung tính các thiết bị điện”.
- 20 TCN  46-84 “Chống sét cho các công trình xây dựng – Tiêu chuẩn thiết kế thi công”.
- Tiêu chuẩn IEC 346 và 479 – 1 
- TCXD 49-72 “Tiêu chuẩn thiết kế số liệu khí hậu xây dựng” – UB kiến thiết cơ bản nhà nước 1972.
- TCVN 2622-1995 “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế” của Viện tiêu chuẩn hoá xây dựng kết hợp với Cục phòng cháy chữa cháy Bộ Nội vụ biên soạn và được Bộ Xây dựng ban hành.

- Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/99 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
2/ Giải pháp thiết kế hệ thống cấp điện chung:

- Căn cứ vào quy mô và tính chất sử dụng của công trình, theo quy phạm xây dựng QLXD2565, công trình được phân vào nhóm phụ tải loại II.

- Nhu cầu cung cấp điện : điện áp 380/220V-3 pha, 4 dây, tần số f = 50Hz. Công suất của trạm có sẵn 320KVA-35/10/0,4kV

- Nguồn điện cung cấp: lấy điện từ trạm biến áp khu vực tới tủ điện tổng của T.1, và T.kem
        

Hệ thống dẫn điện tới tủ điện tổng của công trình dùng cáp ngầm và được đi ngầm trong rãnh cáp (xem bản vẽ), đối với phương án này đảm bảo an toàn và ít sự cố, vận hành tin cậy hơn so với đường dây trên không. Sự cố của lưới cáp ngầm chủ yếu là do sự bất cẩn của nhân viên khi đấu nối cáp, là hư hỏng cách điện chỉ xẩy ra tại những hộp nối do qúa áp. Ngoài ra với phương án này sẽ hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn của toàn bộ công trình.
- Đối với đường hạ áp (Từ trạm phân phối tới các cụm phụ tải và thiết bị cuối cùng) phải đảm bảo nguyên tắc với mật độ phụ tải lớn, bán kính không nên vượt qúa 1000m để đảm bảo độ sụt áp cho phép cuối đường dây.

+ Tối ưu về vật liệu và an toàn.

+ Tuân thủ theo toàn bộ các tiêu chuẩn Quốc tế hiện hành và các tiêu chuẩn phát triển sau này.

+ Giảm thời gian nghiên cứu thiết kế.

+ Làm việc tin cậy, độc lập với các công trình xây dựng khác.

+ Loại bỏ nhu cầu kết nối tạm thời những điểm bắt đầu thi công công trình.

+ Đơn giản hóa trong thi công 

+ Đơn giản hóa trong lắp đặt thiết bị và kết nối.

Dựa theo những tính ưu việt và phù hợp với xu thế chung trong kỹ thuật sử  dụng.Điện năng trong thời đại hiện nay, phương án đã được tính chọn theo giải pháp này.

Chiếu sáng: Hệ thống điện chiếu sáng của trong công trình được tính toán phù hợp với không gian của nhà xưởng, từng không gian của xưởng theo yêu cầu sử dụng cụ thể, sử dụng ánh sáng đèn huỳnh quang loại kép để tạo ra môi trường ánh sáng phù hợp với mục đích sử dụng của nhà xưởng, đối với khu vực kho bố trí thêm các đèn neôn 1x40W để phù hợp với công năng của công trình. Trong các khu vực xưởng kem có thiết kế cấp điện cho các máy móc thiết bị công nghệ(xem bản vẽ) và tổng công suất là: 200KW Các lộ cấp đến các máy móc được thiết kế theo dây truyền công nghệ. Toàn bộ phần cấp điện và chiếu sáng được  tính toán theo TCVN, chủng loại và công suất của các loại đèn và thiết bị được tính chọn đảm bảo đúng theo độ rọi quy định:

 + Khu vực không gian xưởng E = 300-350 LUX.

 + Phòng làm việc: E=300-350Lux

                                + Kho, sảnh : E = 200 LUX.

- Hệ thống chống sét : Hệ thống  chống sét cho các công trình, sử dụng phương pháp chống sét đánh thẳng, đầu thu sét trực tiếp. Để bảo vệ công trình, sử dụng các kim thu sét được lắp đặt trong bản vẽ.(xem bản vẽ từng hạng mục công trình)

- Các ổ cắm sử dụng cho các hạng mục công trình là loại âm tường một pha ba cực 250V/15A và loại một pha 3 cự c 250V/32A có cực nối đất kết nối chung với hệ thống tiếp đất của toàn công trình.
2.1. Giải pháp thiết kế điện. 

- Nhu cầu cung cấp điện : điện áp 380/220V-3 pha, 4 dây, tần số f = 50Hz.

- Nguồn điện cung cấp: Từ tủ tủ hạ thế của trạm biến áp khu vực tới theo lộ 1-T.1, 1-T.kem(xem bản vẽ).
- Sơ đồ cấp điện của công trình được thiết kế theo nguyên tắc chung: Từ trạm biến áp của khu vực cấp tới tủ điện tổng của nhà T.1, T.kem, và từ tủ điện cấp cho hệ thống chiếu sáng của khu vực xưởng toàn bộ ổ cắm xung quanh khu vực nhà xưởng cũng được tách thành các lộ riêng và cấp độc lập. Toàn bộ cáp điện cấp tới các thiết bị máy móc và thiết bị chiếu sáng, ổ cắm được đi trên máng cáp và luồn trong ống nhựa bảo vệ như trên bản vẽ, đường dẫn là các loại cáp điện và dây điện  chất lượng cao cách điện PVC

- Mạng phân phối phía hạ áp:  Từ tủ điện phân phối trong phòng cung cấp cho các thiết bị điện như: Đèn, ổ cắm được đi theo đường dẫn riêng biệt.  Các phòng được cấp điện một pha. Trước các lộ có các Aptomat ba pha và một pha MCB. Các thiết bị đóng cắt và điều khiển trong tủ phân phối chính được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 947; IEC439-1; mức bảo vệ của tủ IP 57; Các tủ điện tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn IP55-IK10. 

2.2. Nội dung tính toán xưởng kem.

  a/ Chọn cáp tới tủ điện tổng

Chọn thiết bị bảo vệ: IA = 150A

                                 Fd =(3x70+1x50)mm2cu-xlpe/dsta/pvc

+ Kiểm tra:

        O,9x255A = 229A > 150x1,25/1,5 = 125A; thoả mãn điều kiện tính chọn.

b/ Chọn cáp từ tủ điện kem (200KW=T.kem)

Chọn thiết bị bảo vệ: IA = 350A

                                 Fd =(3x185+1x150)mm2cu-xlpe/dsta/pvc

+ Kiểm tra:

        O,9x456A = 410A > 350x1,25/1,5 = 291A; thoả mãn điều kiện tính chọn.

C/Tổng hợp công suất điện.

                Hệ số sử dụng 0,75

                Hệ số  cos( = 0,85

              P® = (91.5+200)kW=291.5kW
E. Thuyết minh phần cấp thoát nước:
Cơ sở tính toán:

- TCVN 2622-1995 “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế” của Viện tiêu chuẩn hoá xây dựng kết hợp với Cục phòng cháy chữa cháy Bộ Nội vụ biên soạn và được Bộ Xây dựng ban hành.
- Quy chuẩnXây dung Việt Nam.
- Cấp nước bên trong công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 4513: 1988

- Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong công trình – TCVN-1987
- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình ( ban hành kèm kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

I. Hệ thống cấp nước sinh hoạt

I.1.CƠ cấu ngôi nhà:

Toà nhà bao gồm 3 tầng dùng làm nơi sản xuất và làm việc cho cán bộ nhân viên. 

I.2.Lưu lượng tính toán:

I.2.1.Lưu lượng tính toán ngày đêm:

Hệ thống cấp nước ngoài nhà của ngôi nhà  không thuộc phạm vi tính toán. Trong phạm vi tính toán ta chỉ tính từ điểm đấu nối chờ ngoài nhà dẫn vào bể nước trong công trình.

a. Xác định nhu cầu cấp nước:
Trong 3 tầng để làm việc, căn cứ vào diện tích mặt bằng ta sơ bộ chọn có 150 người thường xuyên làm việc tại đây.

*Số người sử dụng nước của nhà:
- Tiêu chuẩn cấp nước cho nhân viên là 40(l/ng.ngđ):

+ Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: tính với 1 cột lưu lượng 2,5 l/giây

+Tiêu chuẩn cấp nước sản xuất 10(m3/ngày đêm)

+ Nhu cầu dùng nước:



Qsh = 150 
[image: image2.wmf]´

 0,04 = 6 (m3/ng®)



Qcc    = 2.5 x 3.6 x 3 = 27(m3)



QSX    = 10(m3/ng®)

+ Ngoài ra còn nước dùng cho nấu ăn, tưới cây( chọn 1m3/ngày).

Tổng lưu lượng nước yêu cầu trong ngày dùng nước lớn nhất (kể cả chữa cháy).


Qyc = 6+ 27+1 = 34(m3)

b.Lưu lượng tính toán :

q = 0,2*
[image: image3.wmf]a

N

(l/s)

Trong đó: 

q: Lưu lượng tính toán cho 1 giây (l/s).

a: Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước tính cho 1 người trong 1 ngày 

N: Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh trong nhà (hay khu vực, đoạn ống tính toán).

K: Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng
Bảng 1: Xác định lưu lượng cho các tầng tiêu biểu 

	Tầng 1

(ống oc)
	Loại thiết bị
	
	Số đương lượng

	
	Chủng loại
	Sè l­îng(c¸i)
	Đơn vị
	Tổng

	
	Xí bệt
	1
	0.50
	0.50

	
	Chậu rửa tay
	1
	0.33
	0.33

	
	Tiểu nam
	1
	0.33
	0.33

	
	Hương sen
	0
	0,50
	0.00

	Tổng cộng
	1.16

	Lưu lượng
	0.32(l/s).


Bảng 2. Xác định đường kính ống cấp nước thông tầng 

	Tầng
	Đương lượng chuyển qua
	Lưu lượng tính toán

(l/s)
	Vận tốc nước

(m/s)
	Tổn thất

 đơn vị (i)
	Đường kính ống chính

(mm)

	ống oc1

	Tầng 1-2
	1,16
	0,32
	0,57
	0,007
	25

	Tầng 2-3
	2,32
	0,50
	1,00
	0,07
	32

	Tầng 2-3
	3,48
	0,70
	0,95
	0,02
	40

	Tầng 3-két
	4,64
	1,01
	1,00
	0,2
	40


I.3.Mạng lưới đường ống cấp nước:
Căn cứ vào yêu cầu lưu lượng và áp lực cần thiết tại mỗi khu vệ sinh chọn phương án cấp nước xuống cho các khu vệ sinh như sau:

- Nước từ mạng ngoài nhà sẽ được bơm từ bể nước chung và bơm lên 1 két trên mái.

- Nước từ 1 két mái sẽ chảy xuống khu wc các tầng bằng 1 ống đứng oc.

I.4.BỂ chứa nước mái: 

- Dung tích toàn phần của két nước xác định theo công thức sau:



Wk = K x (W®h + Wcc)

Trong đó: 

Wđh: Dung tích điều hoà của bể nước mái (m3).

Wcc: Dung tích nước chữa cháy lấy bằng lượng nước chữa cháy trong 10 phút khi vận hành bằng tay và 5 phút khi vận hành tự động (m3).
K: hệ số dự trữ kể đến chiều cao xây dựng và phần lắng cặn ở đáy két nước, K = 1,2 -:- 1,3.

Dung tích điều hoà Wđh xác định theo chế độ mở máy bơm như sau:



W®h = 
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n: Số lần mở máy bơm trong 1 giờ (chọn n = 1).

Vậy dung tích toàn phần của két nước là:



Wk = 2,5 

Chọn két có dung tích 3 (m3) là đảm bảo yêu cầu. Vì dùng két không có hệ số lắng cặn và không cấp cho cứu hoả.
I.5.BỂ tự hoại: 
- WBTH = WN + WC(m3)

- WC-Thể tích phần cặn BTH
- WN- Thể tích phần nước BTH
Trong đó:
- WC=
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- a: Lượng căn trung bình của một người thải ra một ngày(chọn 0,8l/)

- T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn(chọn 365 ngày)

- W1,W2 độ ẩm cặn tươi vào bể và khi cặn lên men( tương ứng là 95%, 90%)

- b: hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men(b=0,7)

- c: hệ số kể đến việc sau khi hút cặn phải để lại một phần(c=1,2)

- N: Số người tính toán

- WC=
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- WC=21(m3)
Trong đó:
- WN = 60%QSH=3(m3)
- WBTH= 24(m3)

· Vì vậy ta chọn 2 bể phốt có dung tích là 15(m3) và 8(m3) là đảm bảo yêu cầu.
II.HỆ thống thoát nước sinh hoạt:

II.1.Thoát nước thải sinh hoạt:

Nước thải từ các chậu xí thu về ống đứng thoát nước xí (ký hiệu ống đứng là OTP...), thu về ngăn chứa bể tự hoại.

Nước thải từ các chậu rửa, rửa sàn thu về ống đứng thoát nước rửa (ký hiệu ống OTR...), thu về hố ga thoát nước bên ngoài.

ống thông hơi bể tự hoại đặt song song với ống đứng thoát nước.

II.2.Lưu lượng tính toán thoát nước:

q = qc + qdc (l/s)

Trong đó: 

q: lưu lượng tính toán cho 1 giây (l/s)

qdc: lưu lượng nước thải của dụng cụ vệ sinh có lưu lượng lớn nhất (l/s)

qc: lưu lượng cấp nước tính toán (l/s)

qc = 0.2 x 
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Trong đó:

- N: Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh 

- K: Hệ số phụ thuộc vào đương lượng K=0.002 (N=1-300)

- Đối với ống thoát nước thải chậu xí: ống nhánh thoát cho 1 xí D110, độ dốc 2%

- Đối với ống thoát nước rửa: 

 ống nhánh thoát cho chậu rửa D60 độ dốc 2%.

III.Yêu cầu chất lượng vật tư:

III.1.ống cấp nước:

- ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm hoặc ống pp-r, nối ống bằng phương pháp ren, nối bích hoặc hàn

- Đường kính ống D15-:-D50 cấp nước cho các khu wc nối bằng phương pháp ren.

- áp lực làm việc của ống p=6bar trừ đường ống cấp nước từ bơm lên bể nước mái .

- ống cấp nước đi dưới trần được cố định bằng giá treo

- ống cấp nước đi trong hộp kỹ thuật được cố định bằng giá đỡ ống

III.2.ống thoát nước:

- ống nhánh thoát nước từ các khu vệ sinh dùng ống nhựa pvc với áp lực làm việc PN=8bar hoặc loại ống khác có chất lượng tương đương.

- ống đứng thoát nước của các khu vệ sinh dùng ống nhựa pvc với áp lực làm việc PN=12,5bar hoặc loại ống khác có chất lượng tương đương.

- ống đứng thoát nước của các khu vệ sinh đi trong hộp kỹ thuật, ống thoát nước nằm ngang đi trong tầng kỹ thuật.

- ống thoát nước đi ngầm dưới đất dùng ống nhựa pvc loại đi ngầm .

- ống thông hơi cho hệ thống thoát nước sử dụng ống pvc với áp lực làm việc PN=8bar, và đặt cao lên cách mái nhà 0.7m. độ dốc ống thông hơi nối với thiết bị vệ sinh là 0.01

- Hệ thống thoát nước ngoài nhà sử dụng rãnh xây B400

- Nước mưa mái của toà nhà được thu qua các phễu thu D110/110 chảy vào các ống đứng thoát nước mưa OTM. Nước từ các ống đứng thoát nước mưa được thu về các hố ga của HTTN ngoài nhà.

- ống đứng thoát nước mưa dùng ống nhựa PVC với áp lực làm việc PN=8bar hoặc loại ống khác có chất lượng tương đương.

F. Kết luận:
Với quy mô dự kiến trong thiết kế  cơ sở công trình  đảm bảo đáp ứng công năng và yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư, cũng như đáp ứng tốt về vệ sinh môi trường cảnh quan và an toàn phòng chống cháy nổ.
_1138986252.unknown

_1235909839.unknown

_1235909881.unknown

_1191911916.unknown

_1114859294.unknown

_1119091969.unknown

